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khung chương trình đào tạo, cập nhật các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu, nhằm 

thể hiện được kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn. Trường rất mong nhận được 

những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đồng nghiệp, các độc giả để giáo 

trình hoàn thiện hơn trong lần ban hành sau. 

Xin cảm ơn các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia. 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2024 

                                                                          Hiệu trưởng 
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Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đã được phê 

duyệt. Giáo trình được các giáo viên lâu năm và tâm huyết với công tác đào tạo 

biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, 

khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam 

như sau:  

- Về kiến thức: Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản; 

Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, tiến triển và biến chứng một số bệnh thường 

gặp trong Sản Phụ khoa; Giáo dục sức khỏe về Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình. 

- Về kỹ năng: Làm bệnh án Sản Phụ khoa. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có trình độ năng lực và kỹ năng xử lý 

các tình huống có liên quan về sức khỏe sinh sản. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, tổ đã cố gắng bám sát khung 

chương trình đào tạo, cập nhật các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu, nhằm thể 

hiện được kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn. Trong quá trình soạn không 

tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mông nhận được những ý kiến đóng góp 

quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và giáo viên giảng dạy 

TM. Tổ biên soạn 
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Bài 1 

ĐẠI CƯƠNG SỨC KHOẺ SINH SẢN 

Mục tiêu học tập: 

 1. Trình bày được định nghĩa sức khoẻ sinh sản 

 2. Nêu được các nội dung chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

 3. Thực hiện được các biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Nội dung chính 

  1. Định nghĩa sức khoẻ sinh sản 

     1.1. Định nghĩa  

 Theo Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển ở Cairo, 1994 (ICPD 1994): “Sức 

khoẻ sinh sản là sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, không chỉ đơn 

thuần là không có bệnh tật hoặc tàn phế của hệ thống sinh sản”. Điều này là mọi người, 

kể cả nam và nữ, đều có quyền được nhận thông tin và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc 

sức khoẻ, biện pháp kế hoạch hoá gia đình, bảo đảm cho phụ nữ trải qua quá trình thai 

nghén và sinh đẻ an toàn, tạo cho các cặp vợ chồng cơ may tốt nhất để sinh được đứa 

con lành mạnh. 

     1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     1.3. Các nội dung chính của chăm sóc sức khoẻ sinh sản  

 

Sự phát triển kinh tế hay 

mức thu nhập 

 

Dịch vụ chăm sóc Y tế 

  

Trình độ học vấn và 

văn hóa của phụ nữ 

 

Vị trí của người phụ nữ 

trong xã hội  

(tôn giáo, tục lệ...) 

 

Sức khỏe 

 phụ nữ 

 và sức khỏe 

sinh sản 
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- Kế hoạch hoá gia đình 

- Làm mẹ an toàn 

- Thông tin - giáo dục truyền thông và tư vấn. 

- Nạo hút thai an toàn. 

- Phòng và điều trị vô sinh. 

- Phòng và chữa các bệnh lây truyền theo đường tình dục / nhiễm khuẩn đường sinh 

sản. 

- Sức khoẻ sinh sản vị thành niên. 

- Đề phòng và phát hiện sớm các ung thư sinh dục. 

- Sức khoẻ phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. 

   1.4. Các mục tiêu  

 Mục tiêu 1: Tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như sự ủng hộ và 

cam kết thực hiện các mục tiêu và các nội dung của CSSKSS trong mọi tầng lớp nhân 

dân, trước hết trong cán bộ lãnh đạo các cấp.  

 Mục tiêu 2: Duy trì vững chắc xu thế giảm sinh. Bảo đảm quyền sinh con và lựa 

chọn các biện pháp tránh thai có chất lượng của phụ nữ và các cặp vợ chồng. Giảm có 

thai ngoài ý muốn và các tai biến do nạo hút thai. 

 Mục tiêu 3: Nâng cao tình trạng sức khoẻ của phụ nữ và các bà mẹ, giảm tỷ lệ 

bệnh tật, tử vong mẹ, tử vong chu sinh và tử vong trẻ em một cách đồng đều hơn giữa 

các vùng và các đối tượng, chú ý các vùng khó khăn và các đối tượng chính sách. 

 Mục tiêu 4: Dự phòng có hiệu quả để làm giảm số mắc mới và điều trị tốt các 

bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả 

HIV/ AIDS và tình trạng vô sinh.  

 Mục tiêu 5: CSSKSS tốt hơn cho người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ cao tuổi, phát 

hiện và điều trị sớm các trường hợp ung thư vú và các ung thư khác của đường sinh sản 

nam và nữ.  

 Mục tiêu 6: Cải thiện tình hình sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục (SKTD) của 

vị thành niên (VTN), thông qua việc giáo dục, tư vấn, cung cấp dịch vụ CSSKSS phù 

hợp với lứa tuổi. 

 Mục tiêu 7: Nâng cao sự hiểu biết của phụ nữ và nam giới về giới tính và tình dục 

để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm sinh sản, xây dựng quan hệ tình dục an toàn, 
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có trách nhiệm, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm nâng cao sức khoẻ sinh sản và 

chất lượng cuộc sống. 

  2. Các giải pháp lớn 

   2.1.Tăng cường thông tin giáo dục truyền thông 

Phổ biến rộng rãi thông tin về SKSS dưới hình thức đa dạng, phù hợp. Tiếp cận 

mọi đối tượng. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng TTGDTT về: KHHGĐ; Vệ sinh thai 

nghén, STD/RTI, khám thai; Giúp vị thành niên hiểu biết về giuới tính và tình dục. 

CSSKSS người cao tuổi 

Đào tạo cán bộ về chuyên môn, về thông tin tư vấn. Đào tạo kỹ năng vận động 

và tư vấn cho cán bộ y tế và KHHGĐ. 

   2.2.Kiện toàn hệ thống cung cấp dịch vụ 

Thực hiện đầy đủ 7 nội dung CSSKSS theo từng tuyến. 

Nghiên cứu tổ chức thêm các loại hình mới để cung cấp tư vấn cùng các dịch vụ 

kỹ thuật về SKSS, SKVTN. 

Đảm bảo có đủ NHS và cán bộ chuyên khoa tại tất cả các tuyến. Đào tạo hỗ trợ- 

giám sát y tế tư nhân, cung cấp dịch vụ CSSKSS có chất lượng.  

Cung cấp trang thiết bị thuốc men theo danh mục quy định. 

   2.3.Các chính sách hỗ trợ chiến lược 

Chính sách khuyến khích sử dụng các BPTT hiện đại. 

Khuyến khích cán bộ đi phục vụ ở cơ sở, vùng khó khăn. 

Chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách và vùng khó khăn. 

Chính sách khuyến khích cán bộ nâng cao nghiệp vụ. 

Các văn bản hướng dẫn thực hiện về kỹ thuật, quản lý các hoạt động CSSKSS. 

  3. Các biện pháp chăm sóc khỏe sinh sản 

   3.1. Kế hoạch hóa gia đình 

 Thực hiện đa dạng hoá các biện pháp tránh thai, cung cấp các biện pháp tránh thai 

mới và cung ứng đầy đủ bao cao su; để kết hợp phòng chống các bệnh lây truyền qua 

đường tình dục, kể cả HIV/AIDS  

   3.2. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ chăm sóc các bà mẹ trước, trong và sau sinh, 

chăm sóc sơ sinh và trẻ em 

 Phát triển dịch vụ chăm sóc trước sinh, giảm tỷ lệ bà mẹ không được khám thai, 

tăng tỷ lệ thai phụ khám thai đủ 3 lần có chất lượng và chọn nơi sinh, tăng cường cơ sở 
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vật chất, trang thiết bị, cán bộ chuyên môn có đủ trình độ cho các khoa sản và ngoại sản 

của các bệnh viện tuyến huyện, và cung cấp thuốc cấp cứu sản khoa nhằm giảm tử vong 

mẹ. Đẩy mạnh chăm sóc sau sinh nhằm giúp đỡ sản phụ giữ gìn sức khoẻ, phòng chống 

các bệnh tật-biến chứng sau sinh, hướng dẫn chăm sóc con, nuôi con bằng sữa mẹ, tư 

vấn KHHGĐ. 

   3.3. Nạo phá thai an toàn, xử lý tốt các biến chứng và chăm sóc sau nạo phá thai 

  Có đủ cán bộ chuyên môn vững tay nghề, điều kiện vật chất trang thiết bị thuốc 

men cần thiết để thực hiện nạo phá thai an toàn, điều trị  tốt các tai biến do nạo phá thai 

và thực hiện tốt các chăm sóc và tư vấn sau nạo phá thai. 

   3.4. Dự phòng và điều trị các nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây truyền 

đường tình dục HIV/AIDS 

 Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ KHHGĐ có điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết 

bị, thuốc men để chẩn đoán, điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản và lây truyền 

đường tình dục.  

   3.5. Phát hiện và điều trị sớm các ung thư đường sinh sản 

 Khám sàng lọc và tầm soát bệnh ung thư bằng xét nghiệm hoặc nghiệm pháp đơn 

giản định kỳ 6 tháng, một năm một lần, có phương tiện lấy bệnh phẩm, chú ý phụ nữ 45 

tuổi trở lên. Bảo đảm việc CSSKSS người cao tuổi và chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh 

nhân ung thư ở bệnh viện. 

   3.6. Dự phòng và điều trị vô sinh 

 Phát hiện và điều trị sớm các bệnh liên quan đến vô sinh. 

   3.7. CSSKSS vị thành niên 

 - Đối với thiếu niên: Cung cấp thông tin cho thiếu niên hiểu về giới tính, đề phòng 

có thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền theo tình dục có nguy cơ vô sinh. Tư vấn về 

lây gia đình và giải thích về các vấn đề sinh sản. Tình yêu và luyến ái lành mạnh. Phổ 

biến kiến thức vệ sinh kinh nguyệt, bộ phận sinh dục. 

- Giới tính và các mối liên quan giữa hai giới: quan hệ bình đẳng giữa nam và nữ 

trong lĩnh vực tình dục và sinh sản. 

   3.8. Phát hiện sớm các khối u phụ khoa 

 - Thường xuyên tự nắn vú để phát hiện sớm các khối u và điều trị sớm 

 - 6 tháng/ lần nên làm phiến đồ âm đạo- cổ tử cung để phát hiện những tế bào bất 

thường, hoặc soi cổ tử cung nếu có tổn thương và điều trị sớm. 
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   3.9. Rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh 

 - Những dấu hiệu bất thường có thể có trong giai đoạn tiền mãn kinh: rong kinh, 

kinh mau, kinh thưa… 

 - Những dấu hiệu bất thường có thể gặp trong thời kỳ mãn kinh: bốc hỏa, hồi 

hộp, đánh trống ngực, lạnh đầu chi. 

 - Những nguy cơ có thể gặp trong thời kỳ mãn kinh: loãng xương dẫn đến gãy 

xương (gãy cổ xương đùi và cột sống thắt lưng), ung thư niêm mạc tử cung. 

 

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ: 

 

1. Sức khỏe sinh sản là sự  thoải mái hoàn toàn về, NGOẠI TRỪ: 

A. Thể chất  

B. Tinh thần  

C. Sức khỏe 

D. Không bệnh tật của hệ thống sinh sản 

2. Chăm sóc SKSS có bao nhiêu nội dung chính, CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT: 

A. 7  

B. 8  

C. 9  

D. 10 

3. Nội dung nào sau đây không nằm trong những nội dung chính của chăm sóc 

SKSS, CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT: 

A. Thông tin – giáo dục truyền thông và tư vấn 

B. Kế hoạch hoá gia đình 

C. Bạo lực gia đình 

D. Sức khoẻ phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh  

4. Chăm sóc SKSS bao gồm mấy mục tiêu, CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT: 

A. 5  

B. 6  

C. 7  

D. 8  
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5. Để phát hiện sớm các tổn thương ở cổ tử cung nên làm phiến đồ âm đạo cổ 

tử cung khoảng, CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT: 

A. 3 tháng 1lần 

B. 6 tháng 1lần 

C. 9 tháng 1lần 

D. 1 năm 1lần 
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Bài 2 

GIẢI PHẪU, SINH LÝ SINH DỤC NỮ 

 

Mục tiêu  

1. Kể tên và mô tả các thành phần bộ phận sinh dục nữ 

2. Phân tích chức năng sinh lý sinh dục nữ 

3. Giải thích vòng kinh của phụ nữ 

4. Áp dụng sinh lý sinh dục để hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình 

1. Đặc điểm giải phẫu của bộ máy sinh dục nữ 

            Hệ sinh dục nữ gồm 2 phần: 

 Cơ quan sinh dục ngoài: Âm hộ, âm đạo và tầng sinh môn. 

 Cơ quan sinh dục trong: Tử cung, vòi trứng và buồng trứng. 

Cơ quan sinh dục đảm nhận chức năng quan trọng là chức năng sinh sản. 

   1.1. Âm hộ 

Âm hộ: Là bộ phận ngoài của bộ phận sinh dục nữ. Là tất cả những phần bên 

ngoài nhìn thấy được từ xương vệ đến tầng sinh môn 

 Đồi vệ nữ: Là lớp tổ chức mỡ nằm trên xương vệ, có lông bao phủ bên ngoài. 

 Âm vật: Dài từ 1-2cm, đường kính ngang 0,5cm. Tương đương với dương vật 

ở nam giới nhưng không có thể xốp và không có niệu đạo nằm trong âm vật. 

 Hai môi lớn: là hai khối mô được da che phủ ở hai bên âm hộ, nối tiếp với đồi vệ 

nữ và tỏa vào vùng tầng sinh môn phía sau, sau tuổi dậy thì cũng có lông bao phủ. 

 Hai môi bé: là hai nếp gấp của da ở phía trong hai môi lớn, phía truớc hai môi 

bé nối tiếp nhau và bao lấy âm vật, phía sau hai môi bé hòa vào nhau thành 

mép sau âm hộ, đó cũng là mép của tầng sinh môn. Môi bé không có lông 

nhưng có nhiều tuyến và nhiều dây thần kinh cảm giác. 

 Lỗ niệu đạo: Nằm trong vùng tiền đình  
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 Vùng tiền đình, một vùng hình tam giác giới hạn phía trước là âm vật, hai bên 

là hai môi bé, phía sau là mép sau âm hộ. Hai bên lỗ niệu đạo có hai tuyến 

sken. 

 Màng trinh và lỗ âm đạo: màng trinh có nhiều dạng khác nhau, có nhiều đầu 

dây thần kinh cảm giác, không có sợi cơ trơn, che ống âm đạo bên trong, chỉ 

chừa một lỗ nhỏ để máu kinh chảy ra ngoài. 

 Tuyến bartholin: nằm trong phần sau của hai môi bé. Cửa tuyến đổ ra theo 

một lỗ nhỏ giữa màng trinh và hai môi bé tại các vị trí 4 giờ và 8 giờ. Tuyến 

bartholin có nhiệm vụ tiết dịch giúp cho âm đạo không bị khô. Nếu bị viêm, 

tuyến này bị sưng to và có thể sờ thấy.  

                         

Hình : Âm hộ                                                 Hình  : Âm vật 

   1.2. Âm đạo 

Âm đạo: là một ống cơ trơn nối âm hộ tới cổ tử cung. Âm đạo là nơi nhận tinh 

trùng khi giao hợp và là đường thai nhi lọt qua khi chuyển dạ. Bình thường hai thành 

trước và sau ép vào nhau tạo thành một khe, khi cần thiết âm đạo có thể dãn rộng. 

Lỗ âm đạo thông ra âm hộ, có màng trinh đậy lỗ âm đạo. 
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Hình : Âm đạo 

   1.3.  Tầng sinh môn 

Tầng sinh môn hay đáy chậu là một vùng gồm tất cả các tổ chức và các phần 

mềm (cân, cơ, dây chằng) bịt lỗ dưới của khung chậu. Tầng sinh môn có dạng hình 

trám, giới hạn ở phía trước là bờ dưới xương vệ, hai bên là hai ụ ngồøi và phía sau là 

đỉnh của xương cụt.  

Nhìn từ ngoài, đường nối hai ụ ngồi chia tầng sinh môn ra  làm hai phần: Tầng 

sinh môn trước hay đáy chậu niệu sinh dục và tầng sinh môn sau hay đáy chậu hậu 

môn (Giữa nam và nữ tầng sinh môn trước có cấu tạo khác nhau còn tầng sinh môn 

sau có cấu tạo giống nhau).  

  

Hình 4 : Tầng sinh môn 

  1.4. Tử cung 
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Tử cung : là một cơ quan tạo thành bởi các lớp cơ trơn dày. Đây là nơi làm tổ và phát 

triển của trứng đã thụ tinh cho tới khi thai trưởng thành. Tử cung thay đổi rất nhiều theo 

giai đoạn phát triển của người phụ nữ, theo chu kỳ kinh nguyệt và thai nghén. 

Hình thể và cấu trúc 

Tử cung có dạng hình chóp cụt, đáy rộng ở trên và được chia ra làm 3 phần: 

thân tử cung, eo tử cung và cổ tử cung. 

   1.4.1.Thân tử cung 

Thân tử cung có dạng hình thang, đáy rộng ở trên và gọi là đáy tử cung, đáy tử 

cung có hai sừng (góc) ở hai bên. Sừng tử cung là nơi vòi trứng thông với buồng tử 

cung, và là nơi bám của dây chằng tròn và dây chằng tử cung -buồng trứng. 

Thân tử cung có chiều dài khoảng 4cm và chiều rộng khoảng 4-5cm. Ở những 

người đã sanh nhiều lần thì tử cung có kích thước to hơn, dài 5cm, rộng 5,5cm. Trọng 

lượng khoảng 50g. 

    1.4.2.Eo TC 

Là nơi thắt nhỏ lại, tiếp giáp giữa thân và cổ TC, dài khoảng 0,5cm. Khi có thai 

vào những tháng cuối của thai kỳ eo TC sẽ dãn dài ra và trở thành đoạn dưới TC. 

    1.4.3.Cổ TC 

Dài 2-3cm, rộng 2cm. Lúc chưa sanh CTC tròn đều, mật độ chắc, lỗ ngoài CTC 

tròn. Sanh 1 lần thì CTC dẹp lại, mật độ mềm hơn, lỗ ngoài rộng ra và không còn 

tròn như lúc chưa sanh. Sanh càng nhiều thì lỗ ngoài càng rộng ra theo chiều ngang. 

   1.5. Buồng trứng 

Buồng trứng là một cơ quan vừa ngoại tiết (phóng noãn), vừa nội tiết (tiết 

estrogen và progesterone). 

Buồng trứng có dạng hình hạt, dẹt, có hai mặt ngoài và trong, hai đầu trên và 

dưới. 

Buồng trứng màu hơi hồng, dài 3 cm, rộng 2 cm, dày 1cm. Trước tuổi dậy thì 

buồng trứng nhẵn đều, sau tuổi dậy thì buồng trứng trở nên xù xì vì mỗi tháng có 


